BÀI TẬP PHẦN NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN – THỤ TINH
Câu 1 ở gà có bộ nhiễm sắc thể 2n = 78, một nhóm tế bào cùng loại gồm tất cả 2496 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về hai cực tế bào. 
a) Nhóm tế bào đó đang ở thời kì phân bào nào? Số lượng tế bào là bao nhiêu?


b) Giả sử nhóm tế bào trên được sinh ra từ một tế bào gốc ban đầu, thì trong toàn bộ quá trình phân bào đó có bao nhiêu thoi phân bào được hình thành? Biết rằng tốc độ phân bào của các thế hệ tế bào là đều nhau. 

Câu 2: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Quan sát  một số tế bào ruồi giấm đang thực hiện quá trình phân bào nguyên phân lần đầu tiên, người ta đếm được 128 nhiễm sắc thể  đơn đang phân li về hai cực của tế bào. Các tế bào trên đang ở thời kì nào của quá trình phân bào và có bao nhiêu tế bào tham gia vào quá trình phân bào?

Câu 3: Bộ nhiễm sắc thể của một loài sinh vật 2n = 24.


1) Có bao nhiêu nhiễm sắc thể (NST) được dự đoán ở thể tam bội, thể tứ bội?


2) Cơ chế hình thành các dạng đa bội thể trên?

Câu 4 : Một tế bào trứng của một cá thể động vật đư​ợc thụ tinh với sự tham gia của 1048576 tinh trùng. Số tinh nguyên bào sinh ra số tinh trùng này có 3145728 NST đơn ở trạng thái ch​a nhân đôi. Các tinh nguyên bào này đều có nguồn gốc từ một tế bào mầm.

1) Hãy xác định bộ NST l​ỡng bội của loài.

2) Môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu để tạo ra bao nhiêu NST đơn cho quá trình nguyên phân của tế bào mầm?

3) Hợp tử đ​ợc tạo thành từ kết quả thụ tinh của tế bào trứng nói trên nguyên phân liên tiếp 3 đợt đã lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào để tạo ra 91 NST đơn.

a) Giải thích cơ chế hình thành hợp tử.

b) Xác định số l​ợng NST ở trạng thái ch​a nhân đôi của thế hệ tế bào cuối cùng.

Câu  5: ở một loài sinh vật, trong quá trình phát sinh giao tử có khả năng tạo ra 1048576 số loại giao tử (khi không xảy ra sự trao đổi chéo và không xảy ra đột biến ở các cặp NST).

Nếu các tinh bào bậc 1 và noãn bào bậc 1 của loài sinh vật này có số lượng bằng nhau cùng tiến hành giảm phân đã tạo ra các tinh trùng và các trứng chứa tất cả 1600 NST. Các tinh trùng và trứng tham gia thụ tinh tạo ra 12 hợp tử. Hãy xác định:

1) Bộ NST 2n của loài.

2) Hiệu suất thụ tinh của trứng và của tinh trùng.

3) Số NST mà môi trường cung cấp cho mỗi tế bào mầm sinh dục đực và mầm sinh dục cái để tạo ra số tinh trùng và số trứng trên.

Câu 6: ở ruồi giấm có bộ NST 2n bằng 8, một tế bào của loài đang phân bào, người ta quan sát thấy có 4 NST kép xếp hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

a/ Em hãy cho biết tế bào đang ở kỳ nào của quá trình phân bào? giải thích?

b/ Nếu tế bào của loài trên thực hiện quá trình nguyên phân, hãy xác định: số tâm động, số cromatit, số NST đơn ở kỳ giữa và kỳ sau của quá trình phân bào?

Câu 7: (3 điểm) ở một loài động vật có bộ NST 2n = 50. Quan sát nhóm tế bào của loài bước vào giảm phân.

a) Một nhóm tế bào sinh dục mang 400 NST kép tập trung ở mặt phẳng xích đạo. Nhóm tế bào này đang ở kỳ nào? Số lượng tế bào bằng bao nhiêu? Cho biết mọi diễn biến trong nhóm tế bào như nhau.

b) Nhóm tế bào sinh dục thứ hai mang 800 NST đơn đang phân li về hai cực của tế bào. Xác định số lượng tế bào của nhóm. Khi nhóm tế bào kết thúc giảm phân II thì tạo ra được bao nhiêu tế bào con?

c) Cho rằng các tế bào con được tạo ra ở trên hình thành các tinh trùng và đều tham gia vào quá trình thụ tinh, trong đó số tinh trùng trực tiếp thụ tinh chiếm 3,125% số tinh trùng được tạo thành nói trên. Xác định số hợp tử được tạo thành. Cho biết mọi diễn biến trong quá trình giảm phân của nhóm tế bào trên là như nhau.

Câu 8:Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 10. Có bao nhiêu nhiễm sắc thể được dự đoán ở thể một nhiễm, thể ba nhiễm, thể bốn nhiễm, thể ba nhiễm kép, thể không nhiễm ?
C©u 9  Ở một loài thực vật, bộ NST hướng bội 2n = 24. Tổng số tế bào con được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội là 254. Xác định số nhiễm sắc thể có trong thế hệ tế bào cuối cùng ở trạng thái chưa nhân đôi.

Câu 10: Hai hợp tử của 1 loài sinh vật, nguyên phân liên tiếp 1 số đợt, môi trường tế bào 

đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 22792 NST đơn. Hợp tử 1, có số đợt nguyên 

phân bằng 1/3 số đợt nguyên phân của hợp tử 2. ở kỳ giữa của mỗi tế bào, người ta đếm

 được 44 NST kép.

   1. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài ?

   2. Số đợt phân bào nguyên phân của mỗi hợp tử ?

   3. Nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử và thụ tinh xẩy ra bình thường, thì có 

   mấy loại giao tử và mấy loại hợp tử khác nhau về nguồn gốc NST của cha và của mẹ ?

Câu 11:  Có 3 tế bào A,B,C đang thực hiện quá trình nguyên phân.Số đợt sinh sản của tế bào B bằng 1/3 số đợt sinh sản của tế bào A;Tổng số đợt sinh sản của cả 3 tế bào là 14 và tạo thành tất cả 524 tế bào con.

a. Xác định số đợt sinh sản của mỗi tế bào ?

        b. Môi tr​​ường nội bào cung cấp nguyên liệu t​​ương đư​​ơng nhiễm sắc thể đơn cho tế bào A nguyên phân là 10220; Hãy xác định bộ nhiễm sắc thể l​​ưỡng bội của loài ?

        c.Tính số nhiễm sắc thể trong các trứng  và số nhiễm sắc thể bị tiêu biến nếu  các tế bào con của tế bào A là noãn nguyên bào ?

Câu 12:  Một loài có bộ NST được ký hiệu là AaBbCc.

a) Một nhóm gồm 8 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân lên tiếp 5 đợt bằng nhau để hình thành tế bào sinh tinh.

Hãy xác định nguyên liệu tương đương và nguyên liệu cấu thành cung cấp cho số tế bào trên nguyên phân.

b) Nếu tốc độ phân bào nhanh dần đều thì thời gian của nhóm tế bào trên nguyên phân là bao nhiêu ? Biết lần phân bào 1 là 10 phút, chuyển tiếp thời gian các đợt là 2 phút.

c) Khi giảm phân loài trên có thể cho bao nhiêu loại giao tử ? Có thể kí hiệu các loại giao tử đó.

Số tổ hợp có thể là bao nhiêu sau thụ tinh . /.

Câu 13: Cho 4 tế bào A, B, C, D của một loài sinh vật đều thực hiện một số đợt nguyên phân . 


Tế bào A nguyên phân tạo được các tế bào con có tổng số nhiểm sắc thể đơn gấp 4 lần số nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài .


Tế bào B nguyên phân tạo được số tế bào con bằng 1/3 số nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài . 


Tế bào C nguyên phân đòi hỏi môi trường mội bào cung cấp 744 nhiễm sắc thể đơn .


Tế bào D nguyên phân , khi bước vào kỳ giữa   lần phân bào cuối cùng người ta tính được có 192 nhiễm sắc thể kép trên mặt phẳng xích đạo của tất cả các tế bào.


Kết thúc quá trình nguyên phân trong tất cả các tế bào con của 4 tế bào nói trên có tổng số 1440 nhiễm sắc thể đơn .


a, Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài?


b, Xác định số đợt nguyên phân của mỗi tế bào A, B, C, D ?


c, Nếu tất cả các tế bào con của tế bào C đều giản phân để tạo trứng thì có tất cả bao nhiêu nhiễm sắc thể trong các trứng được hình thành ?
Bài 14: ở 1 loài sinh vật, có 6 hợp tử nguyên phân với số lần bằng nhau đã tạo ra số tế bào mới chứa 9600 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu để tạo ra 9300NST đơn cho quá trình nguyên phân trên.

a. Xác định số lượng NST của 6 hợp tử khi chúng đang ở kỳ sau.

b. Xác định số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử.

c. Xác định tổng số tế bào xuất hiện trong cả quá trình nguyên phân của cả 6 hợp tử.
Câu  15:

   Bộ nhiễm sắc thể của loài được ký hiệu như sau: T đồng dạng với t, D đồng dạng với d, H đồng dạng với h. (mỗi chữ cái ứng với 1 nhiễm sắc thể đơn). Viết ký hiệu bộ nhiễm sắc thể của loài ở các kì:

a. Của phân bào nguyên phân?

b. Kỳ trước I,kỳ cuối II của phân bào giảm phân? (Nếu không có sự trao đổi đoạn và đột biến).

Câu 16  ở một loài sinh vật có 2n = 48. Số lượng NST kép trong tế bào của các tế bào ứng vào thời điểm tập trung trên mặt phẳng xích đạo ít hơn số lượng NSTđơn của các tế bào cùng đang phân li về 2 cực của tế bào là 2400, còn tổng số NST có trong 2 nhóm tế bào đó bằng 5280.

a) Tìm số lượng tế bào con của từng nhóm ứng vào thời điểm nói trên đang nguyên phân?

b) Số lượng tế bào con được tạo ra khi hai nhóm tế bào nói trên kết thúc nguyên phân? 
Câu 17: Một tế bào sinh dục cái sơ khai 2n = 44, trong quá trình phân bào liên tiếp môi trường nội bào cung cấp 11176 NST đơn mới hoàn toàn, các tế bào này bước vào vùng chín giảm phân tạo ra trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng 50%, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng 6,25%.

a. Tính số hợp tử tạo thành.

b. Tính số tế bào sinh tinh, tế bào sinh trứng cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh.

c. Tính số đợt phân bào của tế bào sinh dục cái sơ khai.

Câu 18 (3 điểm)


 Có 4 tế bào A, B, C, D nguyên phân  một số đợt tạo ra 292 tế bào con. Số đợt nguyên phân của tế bào B gấp 2 lần số đợt nguyên phân của tế bào A nhưng lại bằng ½ số đợt nguyên phân của tế bào D. Bộ NST của 4 tế bào trên lần lượt  tỷ lệ với 1:2:2:1. Tổng số NST trong các tế bào con được sinh ra từ 4 tế bào trên là 2592.

a. Xác định số đợt nguyên phân và số tế bào con do mỗi tế bào trên tạo ra.

b. Xác định bộ NST của 4 tế bào nói trên.

c, Tế bào B chứa gen A có 3000 Nucleotit. Bước vào lần phân chia cuối cùng của tế bào này  ½ số tế bào con diễn ra đột biến mất đoạn NST tác động lên gen A. Hãy xác định số Nucleotit của gen A bị mất; biết rằng môi trường nội bào đã cung cấp 39000 Nucleotit cho gen A qua các lần tự sao?

MỘT SỐ ĐÁP ÁN
Câu 1

a) Tính số tế bào:

-  Nhóm tế bào đó đang ở kì sau nguyên phân hoặc giảm phân II.

- Số lượng tế bào (x):

      + Trường hợp 1: nếu tế bào đang ở kì sau nguyên phân 

                x = 2496 : (78 x 2) = 16 tế bào 

      + Trường hợp 2:  nếu tế bào đang ở kì sau giảm phân II

                 x = 2946 : 78 = 32 tế bào
b) Tính số thoi phân bào:

- Trường hợp 1:  các tế bào đang ở kì sau nguyên phân

     Số thoi phân bào = 1 +  2 + 4 + 8 + 16 = 31 thoi

- Trường hợp 2:  các tế bào đang ở kì sau giảm phân II

    Số tế bào sinh giao tử là: 32 : 2 = 16

       + Số thoi trong giai đoạn nguyên phân là:  24 - 1 = 15 thoi

       + Số thoi trong giai đoạn giảm phân là:     16 x 3 = 48 thoi

                  Tổng số thoi của cả quá trình là:     15 + 48 = 63 thoi 

Câu 4

	1.
	- Số tinh nguyên bào: 1048576 : 4 = 262144 (TB)  

	
	- Số NST trong bộ 2n của loài: 2n = 3145728 : 262144 = 12 (NST) 

	2.
	- Số đợt nguyên phân của tế bào mầm: 2k = 262144 = 218( k = 18 (đợt) 

	
	- Môi trường cung cấp số NST: 12 (218-1) = 3145716 (NST) 

	3.
	- Số NST trong hợp tử là: 91: (23-1) = 13(NST) = 12 +1

	a.
	- Hợp tử có dạng đột biến dị bội thể 2n + 1

	
	- Cơ chế hình thành hợp tử: do 1 tinh trùng (trứng) có n = 6 NST kết hợp với 1 tinh trùng (trứng) có n = 7 NST (n + 1) tạo thành hợp tử có 2n + 1 = 13



	b.
	- Số NST ở thế hệ TB cuối cùng là: 13 x 23 = 104 (NST)


Câu 6:

a/ 

- Tế bào đang ở kỳ giữa của lần phân bào 2 của giảm phân.

- Vì: số lượng NST kép trong tế bào lúc này đã giảm đi một nửa so với tế bào mẹ và các NST kép đang tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

b/ 

	Chỉ tiêu
	Kỳ giữa
	Kỳ sau

	Số tâm động
	8
	16

	Số cromatit
	16
	0

	Số NST đơn
	0
	16


Câu 7 

	a) - Kì giữa I hoặc kì giữa II.

    - 8 tế bào ở kì giữa I hoặc 16 tế bào ở kì giữa II.

	b) - Các NST đang phân li về 2 cực tế bào là dấu hiệu cho biết nhóm tế bào thứ hai đang ở kì sau II.

    -  Số lượng tế bào của nhóm: 800 : 50 = 16 tế bào

    - Khi nhóm tế bào trên kết thúc giảm phân II thì số tế bào con được tạo thành là: 16 x 2 = 32 tế bào.

	c)  - Số tinh trùng trực tiếp thụ tinh là:

                  32 x 3, 125% = 1 tinh trùng

    - Mỗi tinh trùng trực tiếp thụ tinh với 1 trứng tạo thành 1 hợp tử.            
Vậy số hợp tử tạo thành = số tinh trùng thụ tinh = 1 hợp tử.


Câu 8. ( 2.0 điểm )
	- Thể một nhiễm: 2n - 1  =  9
	

	- Thể ba nhiễm:   2n  + 1  =  11
	

	- Thể bốn nhiễm: 2n  + 2  =  12 
	

	- Thể ba nhiễm kép:  2n  + 1 + 1  =  12
	

	- Thể không nhiễm:    2n  -  2   =   8
	


Câu 14

	a. Xác định số lượng NST:

 Theo bài ra ta có: 6.2n.2k = 9600.

                              6.2n.(2k - 1) = 9300. Giải ra ta có : 2n = 50.

Số lượng NST của  6 hợp tử  trong kì sau: 6 x 50 x2 = 600NST

	b. Số đợt NP:   6 x 50 x 2k = 9600            2k = 32         k = 5. 

Vậy số đợt NP là 5 đợt.

	c. Tổng số TB    = (2 + 4 + 8 + 16 + 32) x 6 = 372 TB.


Câu 15

a-Trong phân bào nguyên phân: ( 1,5đ)
· Kỳ trung gian: Đầu kỳ: TtDdHh. Cuối kỳ: TTttDDddHHhh.            
· Kỳ trước: TTttDDddHHhh.                                                                

· Kỳ giữa:  TTttDDddHHhh.                                                                 
· Kỳ sau :  Mỗi crômatít trong NST kép tách nhau qua tâm động di chuyển về 2 cực của TB.                                                                                      
· Kỳ cuối : Tạo 2 TB con, mỗi TB có bộ NST : TtDdHh                        
 b- Trong phân bào giảm phân(0,5đ)

· Kỳ trước I: TTttDDddHHhh.                                                               

· Kỳcuối II: Tạo ra 8 loại TB chứa nguồn gốc NST khác nhau:

TDH, tDH, TdH, TDh, Tdh, tDh, tdH, tdh.       
Câu 16

	a
	Gọi số lượng NST kép trong nhóm TB1 là x

Gọi số lượng NST đơn trong nhóm TB 2 là y

Ta có:      x + y = 5280

                y – x = 2400.   Giải ra ta được : x = 1440 ; y = 3840.

- Nhóm Tb 1: NST đang tập trung trên mặt phẳng xích đạo      chúng đang ở kỳ giữa . Số TB con là: 1440 : 48 = 30 TB.

- Nhóm TB 2: NST đang phân li về 2 cực       chúng đang ở kì sau. 

   Số TB con là: 3840  : (30 x 2) = 40 TB.

	b
	Số lượng TB con tạo ra từ 2 nhóm TB :(40 x2)+(30 x2)  = 140 TB.


Câu 17

Số hợp tử , số TB sinh trứng, số TB sinh tinh, số đợt phân bào :   

     2n(2k- 2) = 11176                 (k là số lần phân bào.)

    44.2k -  88 = 11176        2k =  256         

- Số TB sinh trứng là 256.  

- Số hợp tử:         

Số TB sinh trứng là 256            có 256 trứng.

  256  x 50/100 = 128  trứng          Số hợp tử là 128 .

 Số TB sinh tinh trùng là: 

128 hợp tử           128 tinh trùng.

  128  x 100/6,25 = 2048 tinh trùng      

 Số TB sinh tinh trùng là : 2048/4 = 512 TB

Số đợt phân bào của TBSD cái sơ khai là:  256 = 28         8 lần
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